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TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2009
TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

· Tên công ty
: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
· Tên tiếng Anh
: THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
· Tên viết tắt
: CASUMINA
· Trụ sở chính
: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

· Số điện thoại
: (84.8) 9303122 - 9303147

· Số fax
: (84.8) 9303205

· Email
: casumina@casumina.com.vn

· Website
: www.casumina.com.vn. 
- www.casumina.vn 

· Vốn điều lệ
: 200.000.000.000 đồng.

· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004392 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 01/03/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 03/07/2007; đăng ký thay đổi lần 2 ngày 12/12/2008.
· Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất và mua bán sản phẩm cao su công nghiệp, cao su tiêu dùng. Mua bán nguyên vật liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thiết bị ngành công nghiệp cao su.

Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hạch toán độc lập, được quyền sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật để giao dịch với các đơn vị trong và ngoài nước.

Lịch sử họat động của Công ty

Việc thành lập

· Công ty Công nghiệp cao su Miền Nam tiền thân là đơn vị trong Tổng cục hóa chất (nay là Tổng Công ty Hóa Chất Việt nam thuộc Bộ Công Thương) được thành lập ngày 19/04/1976 theo quyết định của nhà nước Việt Nam. Theo chính sách cải tạo Công thương nghiệp Miền Nam công ty đã đổi tên thành Xí nghiệp liên hiệp Công nghiệp Cao su Miền nam và hoạt động một cách độc lập.


Sau đó Xí nghiệp Liên hiệp lại đổi tên thành Công ty Công nghiệp cao su Miền Nam theo quyết định số 338/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng bộ trưởng về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước . Công ty lúc đầu sản xuất săm lốp xe đạp, ống cao su, cao su kỹ thuật, găng tay...

· Năm 1990, thành lập Xí nghiệp Liên doanh Găng tay Việt Hung (Taurubchimex) với công ty Taurus Hungary.

· Năm 1992, bắt đầu sản xuất săm lốp công nghiệp và xuất khẩu đi trên 20 quốc gia trên thế giới.

· Công ty công nghiệp cao su Miền Nam là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập và là đơn vị thành viên Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam (Vinachem) được thành lập theo Quyết định số 264/TCNHDT ngày 22/05/1993 của Bộ công nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương). Năm 1993, bắt đầu sản xuất săm lốp xe gắn máy và trở thành nhà sản xuất săm lốp lớn nhất Việt Nam.

· Năm 1997, thành lập Công ty Liên doanh lốp Yokohama Việt Nam với các đối tác: Yokohama và Mitsuibishi Nhật Bản để sản xuất săm lốp ô tô và xe máy.

· Năm 1999, sản xuất săm lốp ô tô loại mành chéo cho các loại xe tải nặng và tải nhẹ, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.

Nhận chứng chỉ ISO 9002 - 1994 và là nhà sản xuất săm lốp đầu tiên của Việt Nam nhận chứng chỉ ISO.

Mua lại phần vốn của phía đối tác trong Xí nghiệp Liên doanh găng tay Việt Hung và xí nghiệp trở thành đơn vị trực thuộc công ty.

· Năm 2000, công ty nhận Chứng nhận sản phẩm săm lốp xe máy đạt tiêu chuẩn Nhật Bản JIS K6366/ JIS K6367.

· Năm 2001, công ty nhận chứng chỉ ISO 9001 - 2000 và thành lập xí nghiệp thứ 7 mang tên Casumina Bình Dương tại thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương tọa lạc trên diện tích 206.118 m2.

· Năm 2002, công ty nhận chứng nhận sản phẩm lốp ôtô đạt tiêu chuẩn Nhật Bản JIS K4240

· Năm 2003, sản xuất lốp ôtô radian V13, V14. Nhận chứng chỉ ISO 14001

· Năm 2005, sản xuất lốp ôtô radian V15, V16.

· Ngày 10/10/2005 theo Quyết định số 3240/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp, Công ty công nghiệp cao su Miền Nam được chuyển thành Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam.

· Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 90 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004392 ngày 01/03/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp.


Do nhu cấu vốn mở rộng đầu tư nên công đã thực hiện tăng vốn điều lện từ 90 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng vào 15/09/2006 và thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu 30 tỷ đồng theo mệnh giá trong năm 2007 cho các cổ đông để tăng vốn lên 150 tỷ đồng. Năm 2008 Công ty đã tiến hành chi cổ tức bằng cổ phiếu 50 tỷ đồng nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng nhằm có thêm nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh trong chiến lược phát triển của công ty.  
Với thời gian hoạt động hơn 30 năm trong ngành sản xuất săm lốp xe, cao su kỹ thuật, Casumina đã khẳng định được thương hiệu của mình trên trêm toàn quốc, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trên 30 nước trên thế giới và đã đạt được nhiều thành tích:

· Huân chương lao động hạng III - năm 1982 

· Huân chương lao động hạng II - năm 1987

· Huân chương lao động hạng I - năm 2001

· 10 năm liên tục đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao (1997-2007)

· Top ten Hàng Việt Nam chất lượng cao từ năm 2003 – 2007, hạng nhất ngành hàng.

· Đạt cúp vàng top ten thương hiệu Việt năm 2004

· Đạt danh hiệu là sản phẩm chủ lực của thành phố 2005

· “Sao Vàng Đất Việt” 2005, 2007

· Xếp hạng 59 trên 75 nhà sản xuất vỏ ruột xe hàng đầu thế giới do tạp chí Rubber & Plastic news bình chọn năm 2007.

· Xếp hạng 100 trong danh sách 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt nam do UNDP xếp hạng. 
· Được nhà nước phong tặng danh hiệu "ANH HÙNG LAO ĐỘNG" năm 2005.
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NĂM BÁO CÁO 2008
I BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ HỌAT ĐỘNG SXKD NĂM 2008
1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2008 Công ty đã gặp phải một số khó khăn chính như sau:

· Các chính sách tài chính, tiền tệ và ngân hàng của Nhà nước đầu năm 2008 đã gây khó khăn cho việc vay vốn, lãi suất ngân hàng tăng cao, có lúc tới 21%/năm, ngoại tệ biến động lớn về tỷ giá, nguồn cung không ổn định. 

· Giá cả nguyên vật liệu ngành cao su tăng rất cao cùng với tăng giá của dầu mỏ vào những quý I, II và III, sau đó sụt giảm đột ngột vào quý IV.

· Ngành lắp ráp ô tô và tiêu thụ ô tô tải tại Việt nam giảm mạnh vào những tháng cuối năm, dẫn đến cầu về lốp xe giảm.

· Các đại lý của Công ty tại nước ngoài cũng gặp phải khó khăn do khủng hoảng toàn cầu nên dẫn đến tồn kho với giá cao, khả năng luân chuyển vốn giảm mạnh nên đã mua hàng nhỏ giọt hoặc hủy bỏ các đơn hàng. 

· Thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm lớn.

Bên cạnh những khó khăn trên, Công ty có những thuận lợi là:

· Sau 3 năm chuyển sang hình thức Công ty cổ phần, họat động của Công ty trong mô hình mới đã trở nên thích hợp và hiệu quả hơn, CB CNV Công ty ngày càng có nhiều đổi mới trong nhận thức.

· Công ty có định hướng phát triển đúng, hệ thống quản lý ngày càng được củng cố và nâng cao. 

· Thương hiệu của Công ty ngày càng có uy tín trong nước và quốc tế. Mạng lưới bán hàng trong nước và nước ngòai ngày càng mở rộng.   

2.  KẾT QUẢ SXKD NĂM 2008

2.1 Các chỉ tiêu chính:

	STT
	Chỉ tiêu
	Ñvt
	Năm 2007
	Năm 2008 

	
	
	
	
	KH
	TH
	%/KH
	%/2007 

	I
	Giá trị SXCN
	Tr ñ
	1,228,320
	1,350,000
	1,159,808
	86%
	94%

	II
	Doanh thu
	Tr ñ
	1,959,084
	2,200,000
	2,151,044
	98%
	110%

	A 
	Doanh thu SXCN
	"
	1,938,078
	2,180,000
	2,121,274
	97%
	109%

	 
	  - Nội địa
	"
	1,650,078
	1,820,000
	1,689,857
	93%
	102%

	 
	  - Xuất khẩu
	"
	288,000
	360,000
	431,417
	120%
	150%

	B
	Doanh thu KD khác
	"
	21,006
	20,000
	29,770
	149%
	142%

	IV
	Lao động 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lao động 
	người
	2,645
	2,802
	2,698
	96%
	102%

	2
	Lương bình quân
	1000 ñ
	3,917
	4,150
	3,552
	86%
	91%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Nộp ngân sách
	Tr ñ
	89,058
	96,000
	88,476
	92%
	99%

	VI
	Kim ngạch XNK
	1000 usd
	63,700
	69,000
	74,601
	108%
	117%

	VII
	Đầu tư XDCB
	Tr ñ
	73,134
	282,500
	144,000
	55%
	214%

	VIII
	Lợi nhuận
	Tr ñ
	80,150
	90,000
	10,200
	11%
	13%


Năm 2008 với nhiều khó khăn và biến động khó lường, Công ty đã không hoàn thành được kế hoạch đã đề ra và thấp hơn so với năm 2007, phần doanh thu tăng so với kế hoạch chủ yếu do Công ty tăng giá bán sản phẩm. Đặc biệt về lợi nhuận Công ty giảm gần gần 90% với giá trị tuyệt đối 80 tỷ đồng do các nguyên nhân: Chi phí tài chính tăng 70 tỷ đồng, giá nguyên vật liệu tăng cao trong khi giá bán sản phẩm không thể tăng theo kịp làm giảm lợi nhuận 10 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm Công ty tăng trưởng 18%, hết 9 tháng tăng trưởng giảm còn 6% nhưng do sụt giảm đột ngột của quý 4 nên tổng cộng cả năm Công ty tăng trưởng – 6%.

Trong năm qua Công ty đã thực hiện một số công việc chính như:

1. Công tác điều hành sản xuất:

· Việc xắp xếp bố trí kế họach sản xuất dựa trên khả năng tiêu thụ và có những điều chỉnh kịp thời theo nhu cầu của thị trường.

· Bố trí sản xuất tại từng xí nghiệp theo hướng hợp lý nhất về thiết bị, lao động nhằm tiết kiệm chi phí. 

· Bên cạnh đó trong năm 2008 Công ty đã tiếp tục tăng cường đưa các thiết bị mới đầu tư phát huy vào sản xuất. Tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm giá nguyên vật liệu đầu vào quá cao làm giá thành sản phẩm tăng cao trong khi giá bán không thể theo kịp, quý 4 thị trường tiêu thụ sụt giảm bất ngờ, vì vậy giá trị SXCN so với năm trước chỉ bằng 94%.

2) Hòan thiện hệ thống quản lý:

· Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý ISO 9001-2000 và ISO 14001 nhờ đó chất lượng sản phẩm được ổn định và đảm bảo, tiết kiệm các hao phí trong sản xuất.

· Đã hoàn thành về cơ bản hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp (ERP) và đang từng bước phát huy tính hữu dụng trong toàn bộ các khâu quản lý của Công ty. Công ty sẽ tiếp tục triển khai sâu hơn vào quản lý sản xuất tại các nhà máy nhằm tiếp tục tăng cường sức cạnh tranh của Công ty. 

3) Công tác đầu tư:

· Năm qua Công ty đã đẩy mạnh đầu tư chiều sâu tăng công suất thiết bị, nhờ đó có thể đảm bảo tăng năng lực sản xuất trong năm tiếp theo, nâng cấp chất lượng cho các sản phẩm săm lốp xe máy, săm lốp ô tô, đáp ứng việc sản xuất các sản phẩm mới của Công ty.

· Tổng vốn đầu tư thực hiện trong năm 156.640 Tr đồng trên kế họach 282.500 Tr đồng bằng 55%, nguyên nhân do:

+ Các hạng mục chưa thực hiện gồm: Tòa nhà văn phòng Công ty, góp vốn trồng cao su Campuchia, góp vốn khu công nghiệp: 76.300 Tr đồng. 

Trong đó: Tòa nhà văn phòng công ty đã xin được Thành phố chấp thuận cho quyền sử dụng trong 20 năm và chỉ được xây dựng văn phòng cho Công ty. Nay Công ty tiếp tục xin thành 50 năm và xin được chuyển đổi thành tòa nhà đa chức năng.

Phần góp vốn trồng cao su tại Campuchia và khu công nghiệp: Công ty chủ động chưa tham gia trong giai đoạn này.  

+ Các hạng mục thực hiện một phần gồm: Góp vốn Công ty liên doanh sản xuất than đen 80 tr đồng, chưa thực hiện 20.000 tr đồng, hiện dự án đang trong giai đoạn xin giấy phép đầu tư, do khủng hoảng tài chính thế giới nên tiến độ của dự án sẽ chậm lại dự kiến tới năm 2011. 

Dây truyền luyện kín A4 tại Xí nghiệp Bình dương 30.000 Tr đồng, Công ty chủ động giãn hạng mục này chuyển sang năm 2009 vì chưa thật sự cấp bách.

Máy thành hình lốp ô tô tại Đồng Nai 10.000 Tr đồng và một số thiết bị lẻ khác cũng được giãn tiến độ cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính hiện nay của Công ty.

4) Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, áp dụng KHKT vào sản xuất:

· Trong năm 2008 Công ty tiếp tục nghiên cứu thiết kế và sản xuất thành công thêm gần 10 loại sản phẩm mới về lốp xe máy đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng Continental - Đức là một trong những nhà sản xuất lốp xe hàng đầu thế giới.

· Công ty đã đưa dòng sản phẩm lốp xe máy tay ga (Scooter) cao cấp mang thương hiệu EUROMINA ra thị trường nội địa và xuất khẩu.

· Tiếp tục sản xuất thêm thành công các chủng lọai lốp xe tải mới đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Công ty Conti-Simetyre Malaysia và tập đòan JK Ấn độ.

· Cải tiến công nghệ SX, hòan chỉnh thiết kế, đơn pha chế từ đó đã tăng cường tiết kiệm nguyên vât liệu, giảm tỷ lệ hao hụt, tỷ lệ phế phẩm, khắc phục hiện tượng nổ lốp, nứt lốp. 

5) Công tác tiêu thụ:

- Công tác thị trường: Công ty luôn coi trọng công tác thị trường, với mục tiêu thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và nâng cao giá trị thương hiệu. 

+ Với vị trí là người dẫn đầu tại thị trường Việt Nam trong hầu hết các chủng lọai sản phẩm chính, doanh thu của Công ty gần gấp hai lần công ty đứng sau và gần bằng công ty thứ 2 và thứ 3 cộng lại. Sản phẩm của Công ty có mặt khắp mọi miền đất nước và là sản phẩm được ưu tiên sử dụng của các công ty vận tải, xe container, công trường xây dựng, các hãng lắp ráp ô tô lớn như Trường hải, Vinaxuki, Huyndai v.v..

+ Thị trường xuất khẩu truyền thống của Công ty được giữ vững và phát triển, đồng thời mở rộng thêm thị trường mới như Châu Phi, Zămbia, Bangladet, đẩy mạnh việc xuất khẩu sang thị trường Thái land và thị trường coi như sân nhà là Campuchia và Lào. Mặc dù kinh tế thế giới khó khăn, năm 2008 Công ty vẫn đạt doanh thu xuất khẩu 26.000.000 Đôla Mỹ bằng 145% so với năm 2007 (Năm 2007 so với 2006 là 154%).

+ Thương hiệu Casumina đã có được chỗ đứng khá tốt đặc biệt tại thị trường các nước trong khu vực ASEAN và các nước khác. Thương hiệu và hình ảnh Casumina đã và đang được khách hàng định vị ở mức khá cao, tiếp cận với nhóm sản phẩm hàng đầu của khu vực.   

+ Trong năm Công ty đã có những giải pháp và chính sách thị trường linh họat, giải quyết tốt vấn đề lợi ích vì thế các đại lý luôn phấn khởi cùng Công ty giữ vững và tăng trưởng thị phần của sản phẩm Casumina.  

- Phương thức bán hàng:

+ Phương thức bán hàng của Công ty luôn được cải tiến và hoøan thiện qua từng năm, các chính sách hoa hoàng, chiết khấu thương mại, khuyến mãi thanh toùan v.v.. giúp các đại lý buôn bán được thuận lợi, tình hình công nợ của Công ty ngày càng tốt hơn. Năm 2008 có 02 đại lý nội địa còn công nợ đến cuối tháng chiếm 70% doanh số mua của tháng, số còn lại có công nợ đến cuối tháng nhỏ hơn 50%. Riêng công nợ xuất khẩu cho các khách hàng lớn vẫn còn chậm do chưa thể đàm phán thay đổi điều khoản thanh toán của hợp đồng. 
+ Trong năm nhu cầu thị trường có những tháng tăng giảm thất thường, tình trạng thiếu hàng cục bộ cũng xảy ra, Công ty đã cố gắng điều hành và phân phối hợp lý tránh hiện tượng đầu cơ hay mất bình đẳng giữa các vùng miền, khu vực và giữa các đại lý.

- Quảng cáo và xúc tiến:

+ Công ty luôn xác định công tác quảng cáo và xúc tiến phải được tiến hành thường xuyên nhằm không ngừng tạo dựng hình ảnh Casumina trong trái tim khách hàng. Năm 2008 Công ty đã tăng cường triển khai hỗ trợ xuống tận các đại lý cấp 2, Hỗ trợ cho nhà phân phối tại Campuchia các phương tiện quảng cáo cho thương hiệu Casumina như bảng hiệu, hộp đèn, lịch v.v.. nhờ đó hình ảnh Casumina đã xuất hiện rộng khắp. 

+ Công ty luôn giữ vững danh hiệu hàng Việt Nam chất lựơng cao. Đặc biệt được xếp hạng 60/75 nhà sản xuất săm lốp lớn nhất trên toàn thế giới (theo doanh thu của năm 2007, tụt 01 bậc so với năm trước – thứ 59).  

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. TÌNH HÌNH CHUNG :

Hội đồng quản trị Công ty có 6 thành viên, gồm 1 chủ tịch và 5 ủy viên, hoạt động theo điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 3 năm 2008.

Từ ngày Đại hội đồng cổ đông năm 2008 đến nay, HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn như sau :

1. Thuận lợi :

· Được sự chỉ đạo, hỗ trợ tận tình của HĐQT, Ban Giám đốc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam.

· Sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của từng thành viên trong HĐQT Công ty. Phương thức điều hành sản xuất kinh doanh quyết liệt, kịp thời nắm bắt thời cơ và đề ra những giải pháp tối ưu nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.  

· Đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ và công nhân lao động có trình độ tay nghề đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Công ty. 

2. Khó khăn :

· Biến động của thị trường tài chính tiền tệ.
· Giá vật tư liên tục tăng cao, nguồn cung cấp nguyên vật liệu kém ổn định và lao động thường xuyên biến động.

· Tính cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nội địa và xuất khẩu của sản phẩm săm lốp. 

II. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY:
Tính đến ngày 23/3/2009 (ngày chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông 2009) tình hình cổ đông của Công ty như sau:


- Cổ đông Nhà nước:

 10.200.000 CP 
chiếm 51%


- Cổ đông là CB CNV:
3.089.291 CP, gồm 553 cổ đông, chiếm 15%


- Cổ đông ngoài 
:
6.710.709 CP, gồm 10 tổ chức chiếm  15,6%

   






Và 443 cá nhân chiếm  18,4%

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2008:

Sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty đã không đạt kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp đạt 94%, tổng doanh thu đạt 110% chủ yếu do tăng giá bán, lợi nhuận rất thấp chỉ bằng 11% so với nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 03 năm 2008 đã phê duyệt. 

Sáu tháng đầu năm 2008 Công ty vẫn đạt mức tăng trưởng 9% và có lãi, đến hết 9 tháng Công ty chỉ còn tăng trưởng 6%, riêng quý 4 do ảnh hưởng của khủng hoảng toàn cầu làm kinh doanh của Công ty giảm đột ngột dẫn đến cả năm tăng trưởng-6% 

Trong năm giá nguyên vật liệu thay đổi thất thường theo giá dầu lửa thế giới, trong khi giá bán không thể theo kịp. Chính sách thắt chặt tín dụng chống lạm phát của Nhà nước làm Công ty rất khó khăn về vốn do lượng chủ sở hữu của Công ty rất thấp và vốn vay ngân hàng rất lớn. Tỷ giá ngoại tệ cũng biến động và tăng cao trong lúc Công ty phải nhập khẩu phần lớn các loại nguyên liệu như cao su tổng hợp, vải mành, tanh, hóa chất v.v..

Kinh thế thế giới suy thoái cộng với giá dầu đột ngột giảm mạnh làm giá cao su thiên nhiên giảm quá nhanh, vật tư tồn kho của Công ty cũng chịu giá khá cao.  

Công ty đã phải trích dự phòng khá lớn cho khoản đầu tư tài chính, cho chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, dẫn đến lợi nhuận năm 2008 rất thấp. 

· Kết quả SXKD cụ thể :

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Nghị quyết Đại hội CĐ 2008
	Thực hiện

Năm 2008
	Thực hiện / Nghị quyết

( % )

	1
	GT SXCN
	Triệu đồng
	1,350,000
	1,159,808
	86%

	2
	Tổng doanh thu
	“
	2,200,000
	2,151,044
	98%

	3
	Lợi nhuận
	“
	90,000
	10,200
	11%


IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2008:

1. Công tác điều hành :

Từ tháng 01 năm 2008 đến nay, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp, trong đó thảo luận các vấn đề: Công tác tổ chức, công tác đầu tư, xây dựng kế hoạch và các biện pháp triển khai công tác SXKD; báo cáo và đánh giá nhận định về kết quả SXKD Quý, 6 tháng, năm nhằm cập nhật kịp thời diễn biến thị trường. 

2. Công tác tổ chức :

· Bổ nhiệm nhân sự và thành lập mới Phòng Công nghệ thông tin – công cụ đắc lực của công tác điều hành, quản trị.

· Sáp nhập Phòng Bán hàng xuất khẩu và Phòng Xuất nhập khẩu làm giảm độ phức tạp trong công tác quản lý.

· Bổ nhiệm kỹ sư chất lượng Công ty nhằm nâng cao công tác giám sát chất lượng sản phẩm.

3. Công tác sản xuất kinh doanh ( SXKD ) : 

Hoạt động của HĐQT về công tác SXKD gồm có:

· Xây dựng, triển khai và giao kế hoạch SXKD năm 2008 cho từng đơn vị.

· Đánh giá công tác SXKD 4 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2008. Đề ra phương hướng SXKD cho các tháng còn lại.

· Thông qua HĐQT  kế hoạch SXKD 2009 và các giải pháp thực hiện. 

· Xây dựng, triển khai  kế hoạch SXKD năm 2009 cho từng Xí nghiệp, từng Phòng chức năng của Công ty.

· Thảo luận trong HĐQT, nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước, diễn biến thị trường và nghiên cứu tiềm lực của các đối thủ. Qua đó đề ra những giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhất cho công tác SXKD của Công ty.

· Điều phối bán hàng nhằm giảm lỗ trong giai đoạn giá vật tư liên tục tăng cao. Điều hành giá bán hợp lý trong giai đoạn kích cầu tiêu thụ sản phẩm.

· Thông qua HĐQT ; phương án chia cổ tức năm 2008 và phát hành thêm cổ phiếu.

4. Công tác đầu tư :

· Thông qua kế họach đầu tư và báo cáo công tác đầu tư năm 2008.

· Thông qua một số dự án đầu tư tài chính, địa ốc, thiết bị.

· Thống nhất chủ động trong di dời và hợp tác đầu tư mặt bằng một cách có lợi nhất cho Công ty và người lao động.

5. Công tác khác :

· Kiểm soát chặt chẽ tồn kho vật tư, tồn kho sản phẩm; kết hợp đáo nợ để giảm lãi vay.

· Rà soát sử dụng lao động phù hợp với quy mô sản xuất trong tình hình SXKD có nhiều khó khăn.

· Nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới cho dòng lốp xe máy cao cấp nhãn hiệu EUROMINA.

· Thông qua các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền vận động để người lao động có nhận thức đúng đắn và chia sẻ với Công ty trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế đất nước và thế giới.

· Phối hợp với tổ chức Công đoàn ban hành quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức tham quan nghỉ mát và họat động Văn - Thể - Mỹ cho cán bộ – công nhân lao động.

6. Công tác đánh giá, kiểm điểm của HĐQT :

· Công tác tổ chức họp và ban hành nghị quyết : 

· HĐQT tổ chức các phiên họp thường kỳ để kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD; phê duyệt các phương án, hạng mục đầu tư. 

· Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty trong việc theo dõi triển khai các nghị quyết đã ban hành.

· Công tác điều hành Công ty :

Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung của nghị quyết mà HĐQT đã thông qua. Phương thức điều hành theo kế hoạch “cứng” kết hợp nhận định diễn biến của thị trường. Công tác chỉ đạo sát sao, quyết liệt, giải quyết dứt điểm những vấn đề nóng. Cụ thể như sau:

+ Công tác SXKD: Xây dựng kế hoạch SXKD một cách chi tiết và triển khai đến từng đơn vị, phòng ban. Các biện pháp thực hiện được HĐQT thảo luận nghiêm túc, phân công trách nhiệm cụ thể và kiểm tra đánh giá từng giai đoạn. Tổ chức Hội thảo theo từng chuyên đề, từng Xí nghiệp tìm ra những giải pháp phù hợp, hữu hiệu.

+ Công tác đầu tư: Thảo luận và thống nhất trong HĐQT về các đề án đầu tư, tham khảo ý kiến cán bộ quản lý có liên quan và thực hiện theo quy chế đầu tư xây dựng đã ban hành. Trong quá trình thực hiện có điều chỉnh kế hoạch đầu tư căn cứ vào tình hình thực tế phát sinh.

+ Công tác tổ chức: Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Tổng giám đốc thông qua HĐQT về mô hình tổ chức, thành lập mới 01 Phòng chức năng và bổ nhiệm 13 cán bộ cấp Trưởng ca trở lên.

V. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009 :

1. Nâng cao năng lực điều hành, quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2009, chú trọng chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Quản trị SXKD bằng phần mềm tổng thể ERP, hệ thống quản lý ISO 9001 – 2000 và ISO 14 000.

3. Kiên quyết giảm chi phí sản xuất, tăng cường công tác quản lý ( giao vật tư theo ca, tiến tới kiểm sóat chi phí cho từng lọai sản phẩm ). 

4. Đẩy mạnh cung cấp cho thị trường lốp xe máy tay ga với thương hiệu EUROMINA. Xây dựng kế họach đầu tư cho Lốp Radial.

5. Tích cực tìm thêm đối tác và nâng cao hiệu quả bán hàng xuất khẩu. 

5. Hoàn thành xây dựng nhà xưởng tại XNCS Bình Dương và nhanh chóng đưa vào sản xuất.

6. Khai thác hiệu quả công suất máy móc, thiết bị đáp ứng kịp thời về sản lượng và chất lượng sản phẩm cho thị trường.

7. Quản lý họat động sản xuất kinh doanh phải đạt yêu cầu: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thu nhập bình quân của người lao động tăng trưởng ổn định.

8. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, phát huy năng lực sáng tạo và sự cống hiến của người lao động. Trả lương cho CB – CNLĐ tương xứng với sự cống hiến và hiệu quả công việc, không cào bằng.

	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
	BÁO CÁO TÀI CHÍNH

	Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP.HCM 
	  

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008

	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008

	
	
	
	Đơn vị tính: VND

	TÀI SẢN
	Mã số
	Thuyết minh V.
	Số cuối năm
	Số đầu năm 

	1
	2
	3
	4
	5

	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN  (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)
	100
	 
	724,249,448,967
	724,255,175,221

	
	
	
	
	

	I. Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	1
	93,164,435,899
	110,692,537,598

	1. Tiền
	111
	 
	93,164,435,899
	110,692,537,598

	2. Các khoản tương đương tiền
	112
	 
	 
	 

	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	 
	11,668,776,200
	38,479,560,000

	1. Đầu tư ngắn hạn
	121
	2
	37,043,557,167
	41,160,295,450

	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)
	129
	3
	(25,374,780,967)
	      (2,680,735,450)

	
	
	
	
	

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	 
	104,685,531,871
	127,803,209,136

	1. Phải thu khách hàng
	131
	4
	101,692,912,988
	118,791,337,126

	2. Trả trước cho người bán
	132
	5
	2,994,136,767
	6,943,108,548

	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
	133
	 
	 
	 

	3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	134
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	5. Các khoản phải thu khác
	135
	6
	3,347,993,914
	7,652,180,228

	6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
	139
	7
	       (3,349,511,798)
	      (5,583,416,766)

	
	
	
	
	

	IV. Hàng tồn kho
	140
	 
	491,054,772,967
	429,418,912,941

	1. Hàng tồn kho
	141
	8
	491,054,772,967
	429,418,912,941

	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	149
	 
	 
	 

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	150
	 
	23,675,932,030
	17,860,955,546

	1. Chi phí trả trước ngắn hạn
	151
	9
	900,116,597
	36,000,000

	2. Thuế GTGT được khấu trừ
	152
	 
	0
	 

	3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước
	154
	10
	19,297,789,036
	11,607,316,520

	5. Tài sản ngắn hạn khác
	158
	11
	3,478,026,397
	6,217,639,026

	B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
	200
	 
	426,694,029,388
	258,509,216,452

	
	
	
	
	

	I. Các khoản phải thu dài hạn
	210
	 
	0
	0

	1. Phải thu dài hạn của khách hàng
	211
	 
	 
	 

	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	212
	 
	 
	 

	3. Phải thu dài hạn nội bộ
	213
	 
	 
	 

	4.Phải thu dài hạn khác
	218
	 
	 
	 

	3. Phải thu dài hạn nội bộ
	213
	 
	 
	 

	4.Phải thu dài hạn khác
	218
	 
	 
	 

	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
	219
	 
	 
	 

	II. Tài sản cố định
	220
	12
	349,836,206,440
	234,279,861,200

	1. TCSĐ hữu hình
	221
	 
	293,668,001,995
	199,906,691,988

	   - Nguyên giá
	222
	 
	535,298,887,550
	404,990,387,736

	   - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	223
	 
	   (241,630,885,555)
	   (205,083,695,748)

	2. TSCĐ thuê tài chính
	224
	 
	22,699,294,452
	26,646,845,024

	   - Nguyên giá
	225
	 
	55,986,422,736
	61,228,284,662

	   - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	226
	 
	     (33,287,128,284)
	     (34,581,439,638)

	3. TSCĐ vô hình
	227
	 
	13,014,746,042
	44,747,173

	   - Nguyên giá
	228
	 
	17,222,319,760
	661,893,821

	   - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	229
	 
	       (4,207,573,718)
	         (617,146,648)

	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	13
	20,454,163,951
	7,681,577,015

	III. Bất động sản đầu tư
	240
	14
	295,520,000
	579,125,710

	   - Nguyên giá
	241
	 
	2,891,645,000
	2,891,645,000

	   - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	242
	 
	       (2,596,125,000)
	      (2,312,519,290)

	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250
	 
	63,458,810,000
	13,790,810,000

	1. Đầu tư vào công ty con
	251
	 
	 
	3,600,000,000

	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
	252
	15
	7,740,810,000
	7,740,810,000

	3. Đầu tư dài hạn khác
	258
	16
	55,718,000,000
	2,450,000,000

	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)
	259
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	V. Tài sản dài hạn khác
	260
	 
	13,103,492,948
	9,859,419,542

	1. Chi phí trả trước dài hạn
	261
	17
	8,978,684,743
	4,358,943,624

	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	262
	18
	577,089,616
	 

	3. Tài sản dài hạn khác
	268
	19
	3,547,718,589
	5,500,475,918

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200)
	270
	 
	1,150,943,478,355
	982,764,391,673


	NGUỒN VỐN
	Mã số
	Thuyết minh V.
	Số cuối năm 
	Số đầu năm 

	1
	2
	3
	4
	5

	A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)
	300
	 
	  878,741,931,888 
	 716,845,116,069 

	I. Nợ ngắn hạn
	310
	 
	  722,985,653,196 
	 589,162,263,654 

	1. Vay và nợ ngắn hạn
	311
	20
	600,440,504,107
	487,188,524,614

	2. Phải trả người bán
	312
	21
	81,534,384,675
	36,877,956,314

	3. Người mua trả tiền trước
	313
	22
	6,469,934,982
	6,484,845,299

	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	314
	23
	3,012,142,848
	5,757,591,570

	5. Phải trả người lao động
	315
	24
	20,667,559,094
	38,911,586,506

	6. Chi phí phải trả
	316
	25
	2,086,075,258
	7,483,039,168

	7. Phải trả nội bộ
	317
	 
	 
	 

	8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng
	 
	 
	
	 

	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác
	319
	26
	8,775,052,232
	 

	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
	320
	 
	 
	6,458,720,183

	II. Nợ dài hạn
	330
	 
	155,756,278,692
	127,682,852,415

	1. Phải trả dài hạn người bán
	331
	 
	 
	 

	2. Phải trả dài hạn nội bộ
	332
	 
	 
	 

	3. Phải trả dài hạn khác
	333
	27
	4,910,000,000
	1,420,000,000

	4. Vay và nợ dài hạn
	334
	28
	148,738,379,336
	124,495,855,059

	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	335
	 
	 
	1,766,997,356

	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	29
	2,107,899,356
	 

	7.Dự phòng phải trả dài hạn
	337
	 
	 
	 

	B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)
	400
	 
	  272,201,546,467 
	265,919,275,604

	
	
	
	
	

	I. Vốn chủ sở hữu
	410
	 
	  269,239,106,155 
	264,149,493,146

	1. Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu
	411
	30
	200,000,000,000
	150,000,000,000

	2. Thặng dư vốn cổ phần
	412
	 
	20,849,741,061
	20,849,741,061

	3. Vốn khác của chủ sở hữu
	413
	 
	 
	 

	4. Cổ phiếu quỹ (*)
	414
	 
	 
	 

	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	415
	 
	 
	 

	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	416
	 
	 
	 

	7. Quỹ đầu tư phát triển
	417
	31
	    11,721,423,020 
	9,235,930,100

	8. Quỹ dự phòng tài chính
	418
	32
	4,519,427,854
	1,634,000,000

	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	 
	0
	 

	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	420
	33
	    32,148,514,220 
	82,429,821,985

	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB
	421
	 
	 
	 

	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	 
	      2,962,440,312 
	     1,769,782,458 

	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	431
	34
	      2,962,440,312 
	     1,769,782,458 

	2. Nguồn kinh phí 
	432
	 
	 
	 

	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	433
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440=300+400)
	440
	 
	1,150,943,478,355
	982,764,391,673


	CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	CHỈ TIÊU
	Thuyết minh
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	1
	2
	3
	4

	1. Tài sản thuê ngoài
	 
	 
	 

	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
	 
	 
	 

	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
	 
	 
	 

	4. Nợ khó đòi đã xử lý
	 
	 
	 

	5. Ngoại tệ các loại
	 1.2 
	 
	 

	 - USD
	 
	      108,919.86 
	          274,054.68 

	 - EUR
	 
	 
	                    7.55 

	6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án
	 
	 
	 


	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
	 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

	Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP.HCM 
	 

 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008

	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2008

	
	
	
	
	 Đơn vị tính: VND 

	CHỈ TIÊU
	Mã số
	Thuyết minh V.
	 Năm 2008 
	  Năm 2007 

	1
	2
	3
	 4 
	 5 

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	35
	 2,151,114,097,734 
	1,957,415,663,779

	2. Các khoản giảm trừ
	02
	36
	      2,243,358,193 
	       8,442,332,210 

	     + Chiết khấu
	 
	 
	                        -   
	186,971,170

	     + Giảm giá hàng bán
	 
	 
	          30,383,421 
	262,217,713

	     + Hàng bán bị trả lại
	 
	 
	      2,212,974,772 
	7,993,143,327

	     + Thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp
	 
	 
	
	 

	3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)
	10
	 
	2,148,870,739,541
	1,948,973,331,569

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	37
	1,899,661,285,197
	1,665,923,519,610

	5. Lợi nhuận  gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)
	20
	 
	249,209,454,344
	283,049,811,959

	6.Doanh thu hoạt động tài chiùnh
	21
	38
	        5,288,017,228 
	6,768,350,062

	7. Chi phí hoạt động tài chiùnh
	22
	39
	128,716,005,984
	45,199,571,644

	    -  Trong đó: Lãi vay phải trả
	23
	 
	 
	 

	8. Chi phí bán hàng
	24
	40
	90,342,228,552
	106,091,336,708

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	41
	30,780,567,415
	61,158,514,183

	10. Lợi nhuận  thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]
	30
	 
	4,658,669,621 
	     77,368,739,486 

	11. Thu nhập khác 
	31
	42
	5,788,299,500
	3,170,667,858

	12. Chi phí  khác 
	32
	43
	246,588,385
	388,633,617

	13. Lợi nhuận  khác (40 = 31 - 32)
	40
	 
	        5,541,711,115 
	       2,782,034,241 

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 
	50
	 
	10,200,380,736
	80,150,773,727

	 
	 
	 
	 
	 

	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  hiện hành
	51
	44
	2,074,393,672
	 

	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  hoãn lại
	52
	 
	577,089,616
	 

	17. Lợi nhuận  sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)
	60
	 
	        8,703,076,680 
	     80,150,773,727 

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
	70
	45
	                            462.5 
	5,553


	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
	
	BÁO CÁO TÀI CHÍNH

	Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP.HCM 
	 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008

	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

	Năm 2008

	
	
	
	
	Đơn vị tính: VND

	Chỉ tiêu
	 
	Mã số
	Năm 2008
	Năm 2007

	1
	 
	2
	3
	4

	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD
	 
	 
	 

	1. Lợi nhuận trước thuế
	 
	01
	10,200,380,736
	4,814,111,290

	2. Điều chỉnh cho các khoản
	 
	 
	 
	 

	     -  Khấu hao TSCĐ
	 
	02
	29,065,241,641
	27,483,053,988

	     -  Các khoản dự phòng
	 
	03
	 
	0

	     -  Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
	04
	 
	                          -   

	     -  Lãi từ hoạt động đầu tư
	 
	05
	         (560,133,882)
	      (403,431,936)

	     -  Chi phí lãi vay
	 
	06
	15,580,828,906
	15,208,395,659

	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
	08
	54,286,317,401
	47,102,129,001

	     -  Tăng giảm các khoản phải thu
	 
	09
	12,642,916,357 
	(10,813,534,728)

	     -  Tăng giảm hàng tồn kho
	 
	10
	   (124,438,445,905)
	 (109,534,606,912)

	     -  Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
	 
	 
	 
	0

	     -  Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)
	11
	139,166,725,783
	113,949,402,298

	     -  Tăng giảm chi phí trả trước
	 
	12
	         (8,873,568,865)
	          (8,634,378,381)

	     -  Tiền lãi vay đã trả
	 
	13
	        (15,580,828,906)
	        (15,208,395,659)

	     -  Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 
	 
	 
	 

	     -  Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
	14
	         (5,113,702,378)
	            (400,000,000)

	     -  Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
	15
	                          -   
	             403,431,936 

	     -  Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
	16
	            (882,650,758)
	            (290,672,060)

	Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh
	20
	51,206,762,729
	16,573,375,494

	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
	 
	 
	 

	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
	21
	        (73,927,067,846)
	        (27,849,229,386)

	2. Tiền thu để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
	22
	             560,133,882 
	0

	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
	 
	23
	 
	0

	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
	24
	 
	0

	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	25
	 
	0

	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	26
	 
	0

	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
	27
	 
	0

	Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động đầu tư
	30
	     (73,366,933,964)
	     (27,849,229,386)

	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
	 
	 
	 

	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu
	31
	0
	20,000,000,000

	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
	32
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
	33
	246,725,984,380 
	(13,461,250,000)

	4. Tiền chi trả nợ gốc vay
	 
	34
	      (229,287,603,306)
	0

	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
	 
	35
	 
	0

	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
	 
	36
	 
	0

	Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động tài chính
	40
	      17,438,381,074 
	6,538,750,000

	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)
	50
	       (4,721,790,161)
	(4,737,103,891)

	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
	 
	60
	2,291,909,159
	7,029,013,051

	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
	 
	61
	 
	 

	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)
	 
	70
	       (2,429,881,002)
	2,291,909,159
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